ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  MÔN VẬT LÝ  (Mã đề 06) Năm 2017 – 2018               LÊ XUÂN TÝ 1718 
                                       (thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian phát đề)

Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không là c =3.108 m/s; 
độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; 1u = 931,5 MeV/c2, NA = 6,022.1023 /mol

Câu 1: Công của lực điện không phụ thuộc vào.        A. hình dạng của đường đi.

B. cường độ của điện trường.

C. vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi.

D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

Câu 2.Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình

A. a = Acos(ωt + φ).
B. a = Aω2cos(ωt + φ).     C. a = - Aω2cos(ωt + φ).

D. a = - Aωcos(ωt + φ).

Câu 3.Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình:
[image: image71.bmp], pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là     A. -3(cm).


B. 2(s).


C. 1,5π(rad).

D. 0,5(Hz).
Câu 4. Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là   A. v = 100m/s.
B. v = 50m/s.
C. v = 25cm/s.
D. v = 12,5cm/s.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện:

A. xoay chiều chạy qua nam châm điện.         B. một chiều chạy qua nam châm điện.

C. dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

D. dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
Câu 6.Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2, chiều dài của con lắc là

A. l = 24,8m.

B. l = 24,8cm.

C. l= 1,56m.

D. l= 2,45m.

Câu 7: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1
[image: image2.wmf]m

C dọc theo chiều dài một đường sức trong một điện trường đều 
1000 V/m với quãng đường dài 1 m là ?  A. 10 J. 


B. 1 J.


C. 1 mJ.

D. 1
[image: image3.wmf]m

J.

Câu 8: Điện thế là đại lượng đặc trương cho điện trường về khả năng:   A. sinh công của vùng không gian có điện trường


B. sinh công tại một điểm.   C. tác dụng lực tại một điểm.
D. tác dụng lực tại tất cả các điểm có điện trường.

Câu 9.Một con lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật m = 100g, dao động trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là μ = 0,02. Kéo vật lệch khỏi VTCB một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn   A. S = 50m.
B. S = 25m.
C. S = 50cm.
D. S = 25cm.

Câu 10.Phát biểu nào sau đây là đúng? Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:

A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.  B. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
C. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.     D. hệ số cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật.

Câu 11.Bước sóng là: A. quãng đường sóng truyền đi trong 1s;    B. khoảng cách giữa hai bụng sóng sóng gần nhất. 

C. khoảng cách giữa hai điểm của sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểm.

D. khoảng cách giữa hai điểm của sóng gần nhất có cùng pha dao động.

Câu 12.Hiện tượng giao thoa xảy ra khi có:   .       

A. hai sóng chuyển động ngược chiều nhau   B. hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số, cùng pha gặp nhau.

C. hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau.  D. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ gặp nhau. 

Câu 13. Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.                  B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cách chọn gốc tính thời gian.                                         D. tính chất của mạch điện.
Câu 14.Dùng một âm thoa có tần số rung f = 100Hz để tạo ra tại 2 điểm O1 và O2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. Biết O​1O2 = 3cm. Một hệ gợn lồi xuất hiện gồm một gợn thẳng và 14 gợn hypebol mỗi bên. Khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng đo dọc theo O​1O2 là 2,8cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. v = 0,1m/s.

B. v = 0,2m/s.

C. v = 0,4m/s.

D. v = 0,8m/s.
Câu 15: Đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung của tụ là ?

A. 2 
[image: image4.wmf]m

F.


B. 2 mF.


C. 2 F.



D. 2 nF.

Câu 16: Công của nguồn điện là công của: A. lực cơ học mà dòng điện có thể sinh ra.
B. lực lạ bên trong nguồn.

C. lực điện dịch chuyển điện tích ở mạch ngoài.
D. lực để dịch chuyển nguồn điện.


Câu 17: Hiệu điện thế ở hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây ?

A. UN = I.r.

B. UN = I(RN + r).

C. UN = 
[image: image5.wmf]e

- I.r.

D. UN = 
[image: image6.wmf]e

+ I.r.

Câu 18:  Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín:


[image: image7]
Câu 19: Âm thanh do hai nhạc cụ phát ra luôn khác nhau về:  A. Độ cao
B. Độ to  C. Âm sắc    D. Mức cường độ âm

Câu 20: Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là: A. 10 – 10cm   B. 10 – 13cm
C. Vô hạn  D. 10 – 8cm 

Câu 21: Hạt nhân 
[image: image8.wmf]2
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 có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073u, của nơtrôn là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 là: (Cho 1u = 931,5MeV/c2)    A. 0,67MeV 
B. 2,7MeV 
C. 2,02MeV 
D. 2,23MeV

Câu 22: Gọi nc, nl, nL, nv lần lượt là chiết suất của thủy tinh đối với các tia chàm, lam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng? A. nc > nl > nL > nv.
B. nc < nl < nL < nv.
C. nc > nL > nl > nv.
D. nc < nL < nl < nv.
Câu 23: Tại sao khi đi qua lớp kính cửa sổ, ánh sáng trắng không bị tán sắc thành các màu cơ bản?

A. Vì sau khi tán sắc, các tia sáng màu qua lớp kính và ló ra dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng.      B. Vì kính cửa sổ là loại thủy tinh không tán sắc ánh sáng.
C. Vì kính cửa sổ không phải là lăng kính nên không tán sắc ánh sáng.

D. Vì ánh sáng trắng ngoài trời là những sóng không kết hợp, nên chúng không bị tán sắc.

Câu 24: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào trong thủy tinh thì


A. tần số tăng, bước sóng giảm.

B. tần số giảm, bước sóng tăng.


C. tần số không đổi và bước sóng giảm.
D. tần số không đổi và bước sóng tăng.

Câu 25: Trên màn ảnh đặt song song và cách xa mặt phẳng chứa 2 khe Y–âng một khoảng D = 0,5m người ta đo được bề rộng của hệ vân bao gồm 16 vân sáng liên tiếp bằng 4,5mm, tần số ánh sáng dùng trong thí nghiệm là f = 5.1014 Hz. Xác định khoảng cách a giữa hai khe. A. 1,0 mm.

B. 1,2mm.

C. 0,5mm.

D. 1,0 cm.

Câu 26: Catot của một tế bào quang điện nhận được công suất chiếu sáng là 19,5 mW.Cho biết bước sóng của ánh sáng là 5000 
[image: image10.wmf]0

A

. Tính số photon chiếu tới catot trong 1s  A. 4,9.1016 photon/s  B.1,3.1016 photon/s  C.1,5.1016 photon/s  D.2.1016 photon/s

Câu 27: Kí hiệu của một nguyên tử là 
[image: image11.wmf]X
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 phát biểu nào sau đây SAI: A. Z là số electron có trong nt
B. Z là số proton có trong hạt nhân   C. A là số nơ tron có trong hạt nhân       D. A gọi là số khối là tổng số của số electron và nơtron trong nguyên tử

Câu 28: Lực hạt nhân là A. Lực tương tác giữa electron và proton

B. Lực tương tác giữa các nuclon


C. Lực đẩy giữa proton và proton


D. Lực tương tác giữa các hạt mang điện

Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân 
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. Năng lượng toả ra khi bắn phá hoàn toàn 1 gam Li là( biết 1 u = 931MeV/c2.  A. 0,803.1023 MeV

B. 4,8.1023 MeV
C.28,89.1023 MeV
   D.4,818.1023 MeV
Câu 30: Bắn phá 
[image: image13.wmf]N
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 bằng hạt 
[image: image14.wmf]a

 thu được một hạt proton và một hạt oxi. Cho biết khối lượng các hạt nhân mN = 13,9992 u; mp = 1,0073 u; 
[image: image15.wmf]a

m

= 4,0015 u; mo = 16,9947 u. Phát biểu nào sau đây là đúng cho phản ứng trên  A. Thu 1,39.10-6 MeV năng lượng   B. Toả 1,21 MeV năng lượng        C. Thu 1,21 MeV năng lượng


D. Toả 1,39.10-6 MeV năng lượng

Câu 31: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biết phương trình x1 = A1​cos(ωt – π/6) cm và x2 = A2cos(ωt – π) cm có phương trình dao động tổng hợp là x = 9cos(ωt + φ). Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị:

 
A. 18
[image: image16.wmf]3

cm 
B. 7cm 
C. 15
[image: image17.wmf]3

cm 
D. 9eq \l(\r(,3)) cm
Câu 32: Cho phản ứng hạt nhân : 
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 . Biết động năng của các hạt D, Li, n, X tương ứng là: 4MeV; 0; 12MeV; và 6MeV. A. Phản ứng thu năng lượng là 13MeV
B. Phản ứng toả năng lượng 14MeV.

C. Phản ứng thu năng lượng 14MeV.
D. Phản ứng toả năng lượng 13MeV.

Câu 33: Cho biết bước sóng dài nhất trong ba dãy Laiman, Banme, Pasen trong quang phổ của hidro lần lượt là 
[image: image19.wmf]12
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 và 
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. Bước sóng ngắn nhất có thể tìm được từ ba bức xạ này là 

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 34.Vật thật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự bằng 10cm. Ảnh của AB cùng chiều với nó và cao bằng nửa vật. Xác định vị trí của vật và của ảnh.   A. d = 20 cm, d’ = –5 cm

B. d = 10 cm, d’ = 10 cm


C. d = 15 cm, d’ = 10 cm


D. d = 10 cm, d’ = –5 cm

Câu 35: Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 10cos(
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t + φ) cm và x2 = A2cos(
[image: image26.wmf]2
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) cm thì dao động tổng hợp là x = Acos(
[image: image28.wmf]2
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) cm. Khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là: A. 
[image: image30.wmf]20/3

cm   B. 10eq \l(\r(,3)) cm   C. 
[image: image31.wmf]10/3

cm
D. 20cm
Câu 36: TN GTAS, a=2 mm, D= 2 m. Dùng nguồn sáng phát ra ba bức xạ đơn sắc (1 = 0,4 (m, (2 = 0,45 (m và (3 = 0,6 (m. Xác định vị trí các vân sáng trùng nhau và khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa.

 
A. 3,6mm
B. 2,4mm
C. 2mm
D. 1.5mm

Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều R,L,C có hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch và tần số không thay đổi. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu các linh kiện R,L,C lần lượt là 45V, 90V và 150 V. Nếu nối tắt hai bản tụ của tụ điện bằng một dây dẫn thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở R là:  A.  45 V. 
B. 
[image: image32.wmf]255
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C. 15eq \l(\r(,5)) V 
D.  30V.

Câu 38: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian 
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B. A(2 + eq \l(\r(,2)))
C. 
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Câu 39: Một máy biến thế có tỉ số vòng của cuộn sơ cấp so với cuộn thứ cấp là 
[image: image37.wmf]12
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, hiệu suất 96 %, nhận một công suất 10 kW ở cuộn sơ cấp và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là 1 kV. Hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8. Các cuộn dây được quấn trên một lõi sắt kín, bỏ qua điện trở của các cuộn dây. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp bằng


A. 
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B. 
[image: image39.wmf]40

A


C. 
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D. 60A
Câu 40: Cho mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với điện tụ điện có dung kháng là 80
[image: image41.wmf]W

. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây nhanh pha hơn cường độ dòng điện là 
[image: image42.wmf]p

/4, toàn mạch có tính cảm kháng và hệ số công suất là 0,8. Điện trở thuần của cuộn dây là     A. 40
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B. 120
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C. 160
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D. 320
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Chúc thành công trên 8điểm – Và phải giải đúng 40phút

“Tương lai không phải thuộc về những người thông minh nhất

chính nó thuộc về những người siêng năng và cần cù nhất!”

LÊ XUÂN TÝ 1718 BIÊN SOẠN 
Giải câu 31: Chọn D

Vẽ giản đồ vectơ như hình vẽ và theo định lý hàm số sin:
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, A2 có giá trị cực đại khi sinα có giá trị cực đại bằng 1
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 α = (/2

A2max = 2A = 18cm
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 A1 = 
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cm. 
Giải câu 32: Chọn B
Giải câu 33: Chọn C
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Giải câu 35:Chọn đáp án B

Vẽ giãn đồ véc tơ như hình vẽ

A = A1 + A2
Năng lượng dao động của vật 

tỉ lệ thuận với A2
Theo định lí sin trong tam giác
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                                                    A = 2A1sin(   A = Amax khi sin( = 1 -> ( = (/2 (Hình vẽ)

Năng lượng cực đại khi biên độ A= 2A1 = 20 cm. Suy ra A2 = 
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Giải câu 36: Chọn A. 
Vị trí vân trùng có: k1
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( 9k1 = 8k2 = 6k3. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa là: (x = 9
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Giải câu 37: Chọn C
 UAB=75V và ZL=2R Khi mạch chỉ còn R,L thì UR=15
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Giải câu 38: Chọn B 
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Giải câu 39: Chọn D 
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Giải câu 40: Chọn D Vẽ giãn đồ:




R=ZL

3R/4=ZL-80
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 nên R=320
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